
 
 
 
 
 
 
 

 
Bộ giáo dục và đào tạo Bộ Tài chính 

Học viện tài chính 
 

 
 
 
 
 

Lê Duy Thành 
 
 
 
 
 

Đổi mới quản lý thuế 
trong điều kiện hội nhập kinh tế 

ở Việt Nam 
 
 
 
 
 

Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng 
Mã số              : 5.02.09 

 
 
 
 
 
 

tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội – 2006 



 
 

Công trình đã được hoàn thành tại 

Học viện Tài chính 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: 

 1. PGS, TS Quách Đức Pháp 

 2. TS Đỗ Thị Thìn 

 

 

 

Phản biện 1: 

 

Phản biện 2: 

 

Phản biện 3: 

 

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước 

họp tại Học Viện Tài chính 

Vào hồi      giờ     ngày      tháng      năm 2006 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận án tại: 

- Thư viện Quốc gia 

- Thư viện Học viện Tài chính 

 

 

 

 

Danh mục các công trình của tác giả đã công bố 

có liên quan đến đề tài luận án 

 

1.Lê Duy Thành (2000), “Trốn thuế và tránh thuế - Các vấn đề lý luận và thực 

tiễn”, Tài chính, (3/425), Tr. 36-37. 

2. Lê Duy Thành (2000), “Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thuế đối với 

hoạt động xây dựng cơ bản”,  Tài chính, (12/434), Tr. 31-33.  

3. Lê Duy Thành (2006), “Quản lý thuế các doanh nghiệp ĐTNN tại Vĩnh Phúc: 

Hai lần được báo cáo điển hình”, Thuế Nhà nước, (11/81), Tr.14-15. 

4. Lê Duy Thành (2006), “ Cải cách thủ tục hành chính thuế: Cần phải bắt đầu từ 

cơ quan thuế ”, Tài chính, ( 6/500),Tr.28-29. 

5. Lê Duy Thành (2006), “Tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp thuế, dịch vụ cần được xã 

hội hoá”, Thuế nhà nước, (19/89), Tr. 7, 11. 

6. Lê Duy Thành (2006), “Quản lý nguồn nhân lực, nội dung quan trọng của quản 

lý thuế”, Tài chính doanh nghiệp, (5), Tr.31-32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Căn cứ mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, căn cứ 

vào yêu cầu của nền kinh tế hội nhập đặt ra cho quản lý thuế, trên cơ sở xác định 

mục tiêu, quan điểm đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện 

nay của Việt Nam, luận án tập trung vào các giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới 

quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trong đó tập trung vào ba 

nhóm giải pháp lớn: 

Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy: Bao gồm các giải pháp về hoàn thiện cơ 

cấu tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình quản lý thuế theo chức năng, xây dựng 

nguồn nhân lực phục vụ cải cách và hiện đại hóa ngành thuế, thực hiện khoán chi 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 

Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện các luật thuế: Bao gồm các giải pháp về 

hoàn thiện cơ chế quản lý thuế tự khai - tự nộp, cải cách thủ tục hành chính theo 

hướng đơn giản, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tư vấn hỗ trợ đối tượng 

nộp thuế, đổi mới công tác thanh tra kiểm tra thuế, áp dụng phương pháp quản lý 

thu thuế khấu trừ tại nguồn… 

Nhóm giải pháp về công nghệ và môi trường pháp lý của quản lý thuế: Bao 

gồm các giải pháp về trang bị hệ thống máy tính và phần mềm hiện đại nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý thuế, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đặc biệt là triển 

khai áp dụng luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế quốc tế 

nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế. 

Những giải pháp được trình bày theo những khía cạnh: Cơ sở lý luận và thực 

tiễn, nội dung, hiệu quả dự kiến khi thực hiện. Với hệ thống các giải pháp trên 

được thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng các 

yêu cầu đặt ra đối với quản lý thuế của nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện hội 

nhập hiện nay. Tuy nhiên, quản lý thuế là một vấn đề quản lý vĩ mô phức tạp, rộng 

lớn, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu nhưng cũng không thể 

tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, rất mong được sự đóng góp của các thầy cô 

giáo, các nhà khoa học và các bạn 
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Mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tham gia hội nhập các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế là yêu cầu khách 

quan và là hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế Việt Nam. Trong tiến trình hội 

nhập, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm 

phát huy và giải phóng các nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước. Một trong các 

yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới là từng bước hoàn thiện các công cụ quản lý 

kinh tế vĩ mô, trong đó có công cụ thuế. Quá trình mở cửa thị trường, hội nhập kinh 

tế quốc tế tạo cho Việt Nam những thuận lợi vô cùng to lớn, nhưng cũng đặt nước 

ta trước không ít thách thức, nhất là lĩnh vực quản lý thuế. Nhận thức được tầm 

quan trọng của vấn đề, thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều 

tác giả về thuế dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, các công trình thường 

nghiên cứu thuế dưới góc độ chính sách thuế, phân tích và đánh giá tác động của 

chính sách thuế đến nền kinh tế. Một số luận án, đề tài như đề tài nghiên cứu cấp 

Bộ về "Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế của Việt nam trong điều kiện 

hiện nay" do PGS.TS Nguyễn Thị Bất làm chủ nhiệm đề tài đã đề cập đến quản lý 

thuế nhưng ở các khía cạnh khác nhau mà chưa đề cập nhiều đến quản lý thuế, đặc 

biệt là quản lý thuế trước yêu cầu đổi mới, hội nhập kinh tế hiện nay. Chính vì vậy, 

nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế, 

tác giả đã lựa chọn đề tài: "Đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh 

tế ở Việt Nam" để tiến hành nghiên cứu làm luận án tiến sĩ. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án 

Với cách tiếp cận hệ thống, quản lý thuế không chỉ đơn thuần là hướng đến 

đầu ra là số thu về thuế mà phải hướng đến những kết quả, những tác động tạo ra 

nhằm làm thay đổi môi trường kinh tế xã hội, đáp ứng mong muốn cải thiện môi 

trường của các công dân và doanh nghiệp. Với quan niệm như vậy, mục đích 

nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa lý luận về quản lý thuế, đặt quản lý thuế 

trong điều kiện hội nhập để xem xét tìm ra những yêu cầu đối với quản lý thuế. 

Phân tích thực trạng quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay dưới nhiều góc độ: Tổ chức 

bộ máy, cơ chế quản lý và các quy trình hành thu, xem xét các quy trình, tổ chức 

thực hiện quản lý thuế trong một môi trường quản lý cụ thể. Trên cơ sở những phân 
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tích về thực trạng và những kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế, luận án đóng góp 

những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trong thời gian 

trước mắt cũng như trong tương lai lâu dài. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Là các quan hệ quản lý trong hoạt động thu, nộp thuế. 

Các quan hệ quản lý trong hoạt động thu nộp thuế được nhìn nhận dưới hai góc độ: 

Là quan hệ quản lý giữa Nhà nước đối với xã hội, quan hệ quản lý này dựa trên 

quyền lực đặc biệt của Nhà nước - với tư cách là cơ quan công quyền. Là quan hệ 

quản lý của một tổ chức công nhằm tạo ra các dịch vụ công cung cấp đáp ứng yêu 

cầu của xã hội. Dưới góc độ này, quản lý thuế được xem như là quan hệ quản lý 

hành chính trong một tổ chức công hay rộng hơn là quan hệ quản lý hành chính 

của Chính phủ. 

Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các quan hệ quản lý trong phạm vi 

quan hệ giữa cơ quan thuế và các đối tượng nộp thuế và các quan hệ quản lý thuế 

nội địa. Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu tình hình quản lý thuế trong 

thời gian từ 1999 đến nay, với một số nội dung có mở rộng phạm vi thời gian đến 

1990. 

4. ý nghĩa khoa học của luận án 

Luận án hệ thống hóa lý luận về quản lý thuế, trong đó đặc biệt đã đưa ra khái 

niệm về quản lý thuế, luận giải những vấn đề về bản chất, đặc điểm và mục tiêu 

của quản lý thuế theo cách nhìn hệ thống. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra những 

vấn đề đặt ra cho quản lý thuế trong điều kiện nền kinh tế hội nhập. Những phân 

tích đó sẽ làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng quản lý thuế trên thực 

tiễn. Bên cạnh đó, luận án đưa ra mô hình tổ chức quản lý thuế của một số nước để 

rút ra các kinh nghiệm có ích cho đổi mới quản lý thuế ở nước ta. 

Phân tích thực trạng quản lý thuế trên hai khía cạnh: Những thành tựu đạt 

được trong quản lý thuế và những vấn đề cần khắc phục, thay đổi. Luận án đã tập 

trung trình bày những hoạt động cải cách trong quản lý thuế của Việt Nam trong 

giai đoạn 1999 trở lại đây. Trên cơ sở đó, luận án phân tích những kết quả đạt được 

và những hạn chế trong quá trình cải cách thuế ở Việt Nam. Đặc biệt, luận án cố 

gắng phân tích những thách thức, những vấn đề trong quản lý thuế mà Việt Nam 

 23

Một trong các yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới là hoàn thiện các công cụ 

quản lý vĩ mô, đặc biệt là công cụ thuế. Đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội 

nhập kinh tế của Việt nam là một vấn đề rất quan trọng trong cải cách và hiện đại 

hóa ngành thuế nói riêng và cải cách nền hành chính quốc gia nói chung. Chính vì 

vậy, nghiên cứu luận án "Đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế ở 

Việt Nam" mong muốn đóng góp một phần vào công cuộc cải cách, đổi mới của 

ngành thuế nói riêng cũng như của đất nước nói chung. Những kết quả đạt được 

trong quá trình nghiên cứu đó là:  

Luận án đã khái quát, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế, 

đi sâu phân tích quản lý thuế dưới các góc độ quản lý hệ thống bao gồm các khía 

cạnh: khái niệm, mục tiêu quản lý, chủ thể, đối tượng quản lý, môi trường quản lý 

thuế... Trong đó đặc biệt đi sâu phân tích một số nội dung của quản lý thuế bao 

gồm cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, công tác tổ chức thực hiện các luật thuế 

Thông qua việc nghiên cứu khái niệm, bản chất của hội nhập kinh tế, những 

tác động của hội nhập kinh tế đến nền kinh tế để từ đó đánh giá tác động của hội 

nhập đến thuế nói chung và quản lý thuế nói riêng.Với sự biến động về môi trường 

như vậy đã đặt ra các yêu cầu đối với quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế. 

Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia đối với cải cách 

thuế nói chung, quản lý thuế nói riêng, kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, tổ chức 

quản lý thu của một số nước thuộc khối các nước OECD và rút ra nhận xét và một 

số bài học đối với Việt Nam trong cải cách đổi mới quản lý thuế ở Việt Nam thời 

gian tới. 

Trên cơ sở những luận điểm đã trình bày ở trên, luận án đi sâu phân tích thực 

trạng quản lý thuế ở Việt Nam trên các khía cạnh: Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý 

và vấn đề tổ chức hành thu, hệ thống các qui định về quản lý thuế... Đồng thời, 

luận án cũng phân tích một số những hoạt động cải cách cụ thể để cho thấy những 

cố gắng cải cách của ngành Thuế trong thời gian qua.  

Trên cơ sở những phân tích về thực trạng quản lý thuế và các yêu cầu quản lý 

thuế trong điều kiện hội nhập, luận án đã chỉ ra vẫn còn những mặt hạn chế, yếu 

kém cần phải tập trung tháo gỡ và khắc phục trong quản lý thuế trong giai đoạn 

hiện nay.  
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Hai là, bổ sung các chức năng về điều tra thuế, củng cố các chức năng về 

cưỡng chế thuế.  

Ba là, xây dựng và áp dụng các công nghệ thanh tra hiện đại, nghiên cứu xây 

dựng phần mềm hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra như các phần mềm phân tích 

nhận dạng và đánh giá rủi ro, phần mềm chuyển đổi xử lý dữ liệu đầu vào, phần 

mềm kiểm tra đối chiếu dữ liệu thuế, phần mềm đánh giá hiệu quả hoạt động thanh 

tra… 

Bốn là, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và trình độ cán bộ thanh tra kiểm tra 

      3.2.2.6. Hoàn thiện và mở rộng phương pháp quản lý thuế "khấu trừ tại 

nguồn". 

   3.2.3. Nhóm giải pháp về công nghệ và môi trường pháp lý của quản lý thuế  

3.2.3.1. Xây dựng hệ thống thông tin thuế qua mạng điện tử, tiến tới thực 

hiện một số giao dịch về kê khai, thủ tục hành chính thuế và quản lý thuế bằng 

mạng điện tử, áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, hiện đại trong quản lý 

thuế. 

3.2.3.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế thuế theo hướng 

công khai, minh bạch, đơn giản gọn nhẹ, tổ chức thực hiện tốt luật quản lý thuế 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng công khai, minh bạch, đơn 

giản gọn nhẹ và bao quát hết nguồn thu.  

- Tổ chức thực hiện tốt luật quản lý thuế. 

 - Xây dựng và hoàn thiện các qui định về quản lý thuế quốc tế nhằm thực 

hiện tốt công tác quản lý thuế trong hội nhập.  

 

Kết luận 

Tiến trình hội nhập với việc tự do hóa thương mại và đầu tư, cắt giảm thuế 

quan đang đặt ra cho các quốc gia những cơ hội to lớn cũng như là những thách 

thức không nhỏ. Để đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế, tận dụng tối đa các cơ 

hội, hạn chế các tác động tiêu cực của nền kinh tế hội nhập, các quốc gia nói chung 

và Việt Nam nói riêng cần phải không ngừng đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô, 

cải cách trong quản lý kinh tế nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra của nền kinh tế. 
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phải đối mặt trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Từ đó làm cơ sở 

để đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý thuế. 

 Luận án đóng góp những giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế trong điều 

kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam theo các nội dung quản lý thuế đã đề cập từ hệ 

thống các qui định về quản lý, cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy và đặc biệt là các 

quy trình hành thu cụ thể. Các giải pháp được trình bày ngắn gọn, cô đọng trên các 

khía cạnh: Cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung và điều kiện áp dụng cũng như hiệu 

quả dự báo của giải pháp.  

5. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung của luận án gồm 3 chương. 

 

Chương 1 

 Một số vấn đề về quản lý thuế  

TRONG Điều Kiện Hội Nhập KINH Tế 

 

1.1. Một số vấn đề quản lý thuế 

   1.1.1. Khái niệm về quản lý 

Xã hội loài người ngày càng phát triển, lao động mang tính xã hội hóa ngày 

càng cao, phân công lao động xuất hiện và quản lý như một đòi hỏi tất yếu khách 

quan. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cách giải thích khác nhau về thuật ngữ quản lý. 

Quản lý được hiểu là của con người và hoạt động bởi các hành vi của họ. Quản lý 

được thực hiện bằng tổ chức và quyền lực. Có tổ chức thì mới phân định rõ ràng 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của những người tham gia hoạt 

động chung. Có quyền uy mới đảm bảo sự phục tùng của các đối tượng quản lý. 

Mục đích của quản lý là điều khiển, phối hợp các hoạt động riêng lẻ của từng cá 

nhân tạo thành các hoạt động chung thống nhất và hướng các hoạt động chung đó 

theo mục tiêu đã định. Như vậy, xét quản lý với tư cách là một hành động, có thể 

khái niệm: Quản lý là quá trình tổ chức điều khiển một hoạt động nào đó của một 

cơ quan hay đơn vị. Chủ thể quản lý có thể là một cơ quan đơn vị hay một cá nhân. 

Đối tượng quản lý là hoạt động bởi sự chi phối của con người hay của giới tự nhiên  
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   1.1.2. Quản lý thuế 

      1.1.2.1. Khái niệm, đối tượng, đặc trưng của quản lý thuế 

Cũng như quan niệm về thuế, quan niệm về quản lý thuế có nhiều cách tiếp 

cận khác nhau. Theo Giáo trình quản lý tài chính nhà nước của Trường Đại học Tài 

chính kế toán (2000) thì quản lý thuế được xem như là quản lý thu thuế. Trong 

nhiều tài liệu khác, khi đề cập đến quản lý thuế, người ta thường nói đến quản lý 

hành chính thuế. Quản lý thuế được hiểu là chức năng, là hoạt động của cơ quan 

Thuế đối với việc đóng thuế của người nộp thuế và được thực hiện bằng phương 

pháp hành chính. Nội dung của quản lý hành chính thuế thường đề cập đến hai vấn 

đề sau: 

- Tổ chức hành chính thuế: sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy bao gồm: 

+ Theo đối tượng nộp thuế, theo sắc thuế hay theo chức năng quản lý thuế.  

+ Theo cấp quản lý hành chính và theo lãnh thổ.   

- Thủ tục và qui trình quản lý thu thuế bao gồm đăng ký đối tượng nộp thuế, 

theo dõi nộp thuế, thanh tra, kiểm tra thuế. 

Với quan niệm như vậy, thuật ngữ quản lý thuế đã phản ánh được nội dung cơ 

bản nhất của hoạt động quản lý thuế và quan trọng là nó làm toát lên phương thức 

và công cụ được sử dụng chủ yếu trong quản lý thuế, đó là công cụ hành chính. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng quản lý thuế không đơn thuần chỉ dùng 

phương pháp hành chính mà có sự kết hợp tổng hòa các biện pháp tổ chức hành 

chính và kinh tế. Do đó, theo tác giả luận án, quản lý thuế chính là quá trình tổ 

chức điều khiển các mặt của công tác thu thuế với việc sử dụng tổng hòa các biện 

pháp tổ chức hành chính và kinh tế. 

Chủ thể của quản lý thuế là Nhà nước, bao gồm hệ thống các cơ quan hành 

pháp, các cơ quan lập pháp, kể cả hệ thống các cơ quan tư pháp và hệ thống các cơ 

quan chuyên môn giúp việc cho cơ quan hành pháp, trong đó đặc biệt là cơ quan 

thuế là tổ chức được giao nhiệm vụ thay mặt Nhà nước tổ chức và thực hiện thu 

thuế. Đối tượng quản lý thuế là các tổ chức và cá nhân nộp thuế. 

Đặc trưng cơ bản của quản lý thuế đó là: Quản lý thuế là quản lý bằng pháp 

luật. Quản lý thuế đặc biệt coi trọng phương pháp hành chính. Quản lý thuế xét ở 

tầm vi mô là hoạt động mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ. 

      1.1.2.2. Mục tiêu quản lý thuế 
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Thứ tư, xây dựng hệ thống xử lý thông tin và quản lý thuế hiện đại trên cơ sở 

áp dụng công nghệ tin học, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, đặc biệt chú 

trọng mạng thông tin nội bộ cũng như là nối mạng với các cơ quan có liên quan 

như kho bạc, ngân hàng. 

      3.2.2.2. Cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng công khai, minh bạch, 

đơn giản, xây dựng mô hình quản lý trực tuyến tại các cấp cơ sở  

Bước 1: Liệt kê các thủ tục hành chính tại các cấp của cơ quan thuế.  

Bước 2: Rà soát và điều chỉnh lại các qui định về thủ tục hành chính. 

Bước 3: Tổng hợp, điều chỉnh các quy trình, cơ cấu lại theo hướng xây dựng 

các đầu mối nhân sự tập trung trong cơ quan thuế. 

Bước 4: Xây dựng quy chế làm việc dựa vào các tiêu chí đánh giá chất lượng 

thực thi công việc. 

Bước 5: Lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp với yêu cầu công việc. 

Bước 6: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin.  

Bước 7: Tăng cường điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu hiện đại 

hóa hành chính thuế. 

      3.2.2.3. Củng cố và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp 

thuế, xây dựng hành lang pháp lý nhằm phát triển hệ thống dịch vụ tư vấn thuế 

- Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp thuế.  

- Xây dựng hành lang pháp lý nhằm phát triển hệ thống dịch vụ tư vấn thuế, 

xã hội hóa các dịch vụ hỗ trợ tư vấn thuế nhằm phục vụ cho nhu cầu tuân thủ luật 

thuế của các đối tượng nộp thuế.  

      3.2.3.4. Hoàn thiện qui trình quản lý đối tượng nộp thuế, mở rộng phạm vi 

quản lý của các luật thuế nhằm bao quát hết nguồn thu, thực hiện công bằng xã 

hội 

      3.2.2.5. Đổi mới cơ chế thanh tra kiểm tra từ thanh tra theo diện rộng truyền 

thống sang thanh tra, kiểm tra theo mức độ đánh giá rủi ro, xây dựng và áp 

dụng các công nghệ thanh tra hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. 

Một là, đổi mới cơ chế thanh tra kiểm tra từ thanh tra theo diện rộng truyền 

thống sang thanh tra, kiểm tra theo mức độ đánh giá rủi ro (khả năng sai phạm về 

thuế). 
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nhân viên vừa là động lực để họ tự thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực bản 

thân.  

- Tổ chức, sắp xếp lại cán bộ theo từng công việc, đảm bảo giữa yêu cầu chất 

lượng công việc và năng lực cán bộ, đồng thời vừa thực hiện hài hòa việc chuyên 

môn hóa cán bộ, vừa thực hiện việc luân phiên, luân chuyển theo yêu cầu công 

việc.  

- Xây dựng môi trường hành chính thuế trong sạch, cải cách chế độ tiền lương, 

đảm bảo đời sống cho công chức thuế. Những yếu tố này sẽ quyết định đến đạo 

đức công vụ của một cán bộ thuế và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của quản lý 

thuế.  

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm:  

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

+ Xây dựng và hệ thống chương trình và viết các giáo trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ thuế cho phù hợp. 

+ Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức chuyên 

làm nhiệm vụ vừa công tác, vừa giảng dạy cho cán bộ trong ngành.  

+ Xây dựng các trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chính qui, hiện đại. 

      3.2.1.4. Thực hiện khoán chi trên cơ sở biên chế và số thu nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý thuế.  

   3.2.2. Nhóm các giải pháp về tổ chức quản lý thu thuế 

      3.2.2.1. Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế quản lý thuế: Tự khai, tự nộp 

thuế tại cơ quan thuế các cấp, các địa bàn trên phạm vi toàn quốc, nâng cao trách 

nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc thực thi các luật thuế.  

Thứ nhất, hoàn thiện chức năng tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế của cơ 

quan thuế, thực hiện xã hội hóa việc tuyên truyền hỗ trợ, nâng cao trình độ nhận 

thức của đối tượng nộp thuế.  

Thứ hai, xây dựng qui trình quản lý thuế đơn giản, dễ thực hiện, tạo điều kiện 

tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình với quan điểm đối tượng 

nộp thuế là "khách hàng" của cơ quan thuế.  

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế.  
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Một là, đảm bảo nguồn thu từ thuế được tập trung một cách chính xác, kịp 

thời, thường xuyên, ổn định cho ngân sách quốc gia.  

Hai là, quản lý thuế phải nhằm mục tiêu tối thiểu hóa chi phí, nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực của quản lý.  

Ba là, tác động tích cự đến phát triển kinh tế, đảm bảo nuôi dưỡng và phát 

triển nguồn thu, phát huy vai trò tích cực của hệ thống thuế trong đời sống kinh tế 

xã hội.  

Bốn là, đảm bảo sự tuân thủ theo pháp luật, chống các hành vi trốn thuế, tránh 

thuế, đồng thời phản các yêu cầu của xã hội, các bất cập trong chính sách, trong 

quản lý để điều chỉnh kịp thời.  

Để đạt được các mục tiêu như trên, mỗi quốc gia trong từng điều kiện hoàn 

cảnh nhất định phải xây dựng các mục tiêu cụ thể, mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu 

dài để từ đó xác lập các bước đi thích hợp 

      1.1.2.3. Một số nội dung chủ yếu của quản lý thuế  

Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế bao gồm: 

+ Cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế là tổng hợp các bộ phận trong hệ thống cơ 

quan thuế có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, có những 

nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm theo qui định, bố trí theo những cấp, những 

khâu khác nhau nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của ngành thuế. Các căn cứ 

để xây dựng cơ cấu tổ chức thuế gồm: Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước 

của một quốc gia quyết định đến tổ chức bộ máy hành chính các cấp trong đó có tổ 

chức bộ máy ngành thuế. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuế các 

cấp trong từng thời kỳ quyết định đến tổ chức bộ máy ngành thuế. Hệ thống chính 

sách, cơ chế quản lý và các quy trình nghiệp vụ thuế quyết định đến tổ chức bộ 

máy ngành thuế. Qui mô, trình độ đặc điểm của đối tượng nộp thuế là nhân tố tác 

động đến tổ chức bộ máy ngành thuế.  

+ Mô hình tổ chức quản lý thu thuế: Trên thế giới hiện nay tồn tại một số mô 

hình điển hình: Mô hình quản lý theo sắc thuế, mô hình quản lý theo đối tượng nộp 

thuế, mô hình quản lý theo chức năng. Tùy theo đặc điểm tình hình kinh tế chính 

trị của từng thời kỳ mà có thể lựa chọn từng mô hình cho từng giai đoạn lịch sử của 

quốc gia phù hợp.  
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 + Chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế: Chức năng nhiệm vụ của một cơ 

quan công quyền bao giờ cũng được nghiên cứu, xác lập trên phạm vi và tính chất 

hoạt động của nó. Khác với lĩnh vực khác, lĩnh vực thuế khóa chứa đựng nhiều nội 

dung kinh tế, chính trị xã hội tổng hợp, vì vậy khi xác định chức năng nhiệm vụ 

của ngành thuế không thể bỏ qua tính đặc thù đó của thuế khóa. Trong đó, tính 

thuế, thu thuế, quản lý thuế đó là nhiệm vụ hiển nhiên của ngành thuế. Song để 

thực hiện nhiệm vụ đó, ngoài việc tuyên truyền, vận động, ngành thuế phải có 

quyền hạn nhất định, đặc biệt là quyền lực trong lĩnh vực có tính chất dân sự. 

 Các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan thuế có thể khái quát như giải thích luật 

thuế, tổ chức quản lý và thu, có thẩm quyền quản lý hệ thống tin học do mình xây 

dựng hay thuê của các nhà thầu tư nhân, trừ trường hợp hệ thống tin học phát triển 

chung với chính phủ, có quyền tự xây dựng các tiêu chuẩn công tác cho ngành, 

quyền tuyển chọn, trọng dụng, sa thải nhân viên theo qui định chung của Chính 

phủ, xây dựng chương trình đào tạo nhân viên. Ngoài ra, tùy từng quốc gia mà có 

thể giao cho ngành thuế các chức năng nhiệm vụ khác.  

Về thẩm quyền của cơ quan thuế, ngoài việc có thẩm quyền trong việc quản lý 

thu thông thường thì hầu hết các nước thuộc Hiệp hội các nước kinh tế phát triển 

(OECD) đều có thêm các thẩm quyền: Quyền ra văn bản hướng dẫn về thuế trước 

khi thực hiện, quyền kiểm soát và khám xét, quyền tính lãi và phạt. 

+ Xây dựng nguồn nhân lực trong tổ chức bộ máy: Yếu tố nguồn nhân lực là 

đặc biệt quan trong trong cơ cấu tổ chức bộ máy, con người là chủ thể của các hành 

vi quản lý, ra quyết định quản lý và thực thực thi các quyết định quản lý. Quản lý 

nguồn nhân lực là quá trình đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý với các 

nhiệm vụ cơ bản bao gồm: Phân tích đánh giá nhu cầu về nhân lực quản lý, tuyển 

chọn bố trí nguồn nhân lực, phân công phân nhiệm, di chuyển điều động cán bộ, 

đánh giá cán bộ, chế độ đãi ngộ cán bộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Số 

lượng cán bộ, cơ cấu cán bộ phụ thuộc rất nhiều vào chức năng nhiệm vụ, mô hình 

tổ chức và mô hình quản lý, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý.  

 Xây dựng cơ chế quản lý thuế:  

 Cơ chế quản lý thuế là phương thức hoạt động của hệ thống thuế hợp với các 

qui luật khách quan nhằm đạt được mục tiêu. Thực tế trên thế giới tồn tại một số cơ 

chế quản lý thuế điển hình như:  
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 Quan điểm 3: Đổi mới quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay phải gắn liền 

với công cuộc hiện đại hóa ngành thuế và phải được tiến hành một cách toàn diện, 

sâu sắc và triệt để.  

Quan điểm 4: Cùng với hệ thống chính sách thuế, quan điểm đổi mới quản lý 

thuế trên cơ sở không những phải đảm bảo tận thu cho ngân sách mà còn là nhân tố 

tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu. 

Quan điểm 5: Đổi mới quản lý thuế phải đảm bảo nguyên tắc tuân theo các 

qui luật kinh tế khách quan, đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực và 

thông lệ quốc tế.   

Quan điểm 6: Đổi mới công tác quản lý thuế là cả một quá trình khó khăn, 

phức tạp, kiên quyết, lâu dài, với các mục tiêu dài hạn nên phải làm dần từng bước, 

phải kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa và tính đột biến, kết hợp các mục tiêu trước 

mắt và lâu dài. 

3.2. Một số giải pháp nhằm đổi mới quản lý thuế trong 

điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam 

   3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành thuế 

      3.2.1.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, củng cố chức năng nhiệm vụ của cơ 

quan thuế các cấp theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả 

quản lý thuế  

      3.2.1.2. Hoàn thiện và triển khai đồng bộ mô hình quản lý thuế theo chức 

năng 

      3.2.1.3. Xây dựng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảm bảo nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong hội nhập 

Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập hiện nay, để nâng cao hiệu quả sử dụng 

cán bộ, quản lý thuế cần phải:   

- Xây dựng bảng mô tả công việc. 

- Xây dựng tiêu chuẩn năng lực: Đây là cơ sở để tuyển chọn, sử dụng, đào tạo 

cán bộ, đồng thời cũng là tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đề bạt và thực hiện các 

chế độ đãi ngộ cán bộ. 

- Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ: Phải có qui chế đánh giá cán bộ định kỳ 

dựa trên các yêu cầu công việc để vừa đánh giá năng lực, công việc của cán bộ, 
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Bốn là, phát huy hơn nữa tính dân chủ và sức mạnh toàn xã hội trong toàn bộ 

các hoạt động kinh tế xã hội, thực hiện khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm dân 

kiểm tra, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh.  

Năm là, đặc biệt coi trọng công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.  

   3.1.2. Mục tiêu đổi mới quản lý thuế trong hội nhập kinh tế của Việt Nam 

Mục tiêu chung nhất của công cuộc đổi mới hệ thống thuế trong điều kiện hội 

nhập kinh tế như Việt Nam hiện nay là phải xây dựng được một hệ thống thuế tiên 

tiến, hiện đại, tính hiệu lực cao, đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả, phù hợp 

với khu vực và thế giới. Một hệ thống thuế xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, dựa 

trên cơ sở ý thức tự giác của người nộp thuế đáp ứng được yêu cầu về nguồn thu 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay. Tuy 

nhiên trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, với từng điều kiện nhất định cần xá 

định các mục tiêu cụ thể, mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài và từ đó xác lập các 

bước đi cụ thể cho từng giai đoạn nhất định 

   3.1.3. Quan điểm đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế  

Xuất phát từ bản chất của nhà nước Việt Nam, xuất phát từ các bản chất đặc 

trưng của quản lý thuế. Trên cơ sở phân tích và vận dụng các chủ trương định 

hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, trong điều kiện hội nhập kinh tế 

của Việt Nam hiện nay, một số quan điểm có tính nguyên tắc của đổi mới, cải cách 

quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay, đó là: 

Quan điểm 1: Quản lý thuế phải chú trọng đến kết quả đầu ra. 

Quản lý thuế phải chú trọng tới kết quả đầu ra nghĩa là quản lý không chỉ chú 

trọng đến mục tiêu số thu về thuế mà còn phải quan tâm đến các tác động của thuế 

đến các mục tiêu kinh tế xã hội, quan tâm đến hiệu quả quản lý, hiệu lực quản lý 

và hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất đối tượng nộp thuế. 

Quan điểm 2: Quản lý thuế phải xuất phát từ đối tượng nộp thuế, chuyển từ 

quan điểm quản lý "thu thuế" sang quan điểm "nộp thuế", từ tư duy quản lý theo 

mệnh lệnh hành chính sang tư duy quản lý mang tính phục vụ trong một hành lang 

pháp lý định sẵn.   
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Cơ chế quản lý "Cơ quan thuế tính thuế và thông báo thuế": Là cơ chế quản lý 

trong đó cơ quan thuế đảm nhiệm toàn bộ trách nhiệm tính thuế và yêu cầu đối 

tượng nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế.  

Cơ chế quản lý "Tự kê khai - tự nộp thuế": Là cơ chế quản lý thuế trong đó 

người nộp thuế tự giác tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế không 

can thiệp vào việc thực hiện nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế. Tuy nhiên, cơ quan 

thuế có trách nhiệm tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn đối tượng nộp thuế hiểu rõ và 

thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật thuế thông 

qua công tác thanh tra, kiểm tra. Tùy từng điều kiện cụ thể của từng quốc gia để có 

thể lựa chọn một cơ chế quản lý phù hợp 

 Tổ chức triển khai thực hiện các luật Thuế: 

Tổ chức thực hiện các luật thuế là nội dung quan trọng trong công tác quản lý 

thuế, nó là khâu triển khai, đưa hệ thống pháp luật Thuế vào cuộc sống bao gồm từ 

việc lập kế hoạch, tổ chức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhằm thực hiện được các 

chức năng nhiệm vụ của hệ thống thuế. Nội dung cơ bản của việc tổ chức thực hiện 

các qui định của luật thuế bao gồm:  

- Tuyên truyền phổ biến, hỗ trợ đối tượng nộp thuế tuân thủ luật Thuế.  

- Tổ chức thực hiện việc thu thuế và quản lý đối tượng nộp thuế, bao gồm 

đăng ký đối tượng nộp thuế, tiếp nhận xử lý tờ khai và kế toán thuế, tính thuế và 

thông báo thuế. 

- Thanh tra kiểm tra thuế. 

- Cưỡng chế thuế và xử lý tố tụng về thuế.  

1.2. Một số vấn đề đặt ra cho quản lý thuế trong điều 

kiện hội nhập kinh tế 

   1.2.1. Một số vấn đề cơ bản của hội nhập kinh tế 

      1.2.1.1. Khái niệm, bản chất hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình các quốc gia tiến hành mở cửa nền kinh 

tế thông qua các nỗ lực tự do hóa trên mọi cấp độ nhằm chủ động gắn kết với nền 

kinh tế khu vực và thế giới. 
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Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế là sự chủ động tham gia vào quá trình 

quốc tế hóa, toàn cầu hóa của các quốc gia, trong đó các mối quan hệ quốc tế sẽ 

được tiến hành dưới nhiều cấp độ, đơn phương, song phương và đa phương.  

Bản chất của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đó là quá trình các quốc gia 

thành viên từng bước xóa bỏ các rào cản về thương mại và đầu tư theo hướng tự do 

hóa cả về hàng hóa và đầu tư. Đồng thời, thể hiện sự đan xen, gắn bó và phụ thuộc 

lẫn nhau giữa các nền kinh tế độc lập đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, phức 

tạp của nền kinh tế thế giới.  

      1.2.1.2. Các cam kết về thuế trong một số tổ chức kinh tế quốc tế 

Trên thực tế tồn tại rất nhiều các tổ chức kinh tế quốc tế ở các cấp độ khác 

nhau có các cam kết về thuế. Tuy nhiên, trong phạm vi luận án chỉ xem xét và đưa 

ra một số các cam kết về thuế của một số tổ chức có tính chất đặc trưng. 

 Đối với khu vực AFTA: Cam kết chủ yếu để thực hiện khu vực mậu dịch tự 

do ASEAN là Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT). 

Đối với APEC: Các cam kết của tổ chức này: Về thuế: Từng nước cần làm rõ 

và công khai hóa các chính sách thuế quan, các biện pháp phi quan thuế và liên tục 

thực hiện cắt giảm thuế quan và phi quan thuế theo lộ trình. Về dịch vụ: Thực hiện 

liên tục giảm những hạn chế để mở cửa cho dịch vụ và dành cho nhau những ưu đãi 

tối huệ quốc (MFN) và đãi ngộ quốc gia (NT) ở 4 lĩnh vực: Viễn thông, giao thông 

vận tải, năng lượng và du lịch. Về đầu tư: Thực hiện tự do hóa chế độ đầu tư, dành 

cho nhau ưu đãi tối huệ quốc (MFN), đãi ngộ quốc gia (NT) và tạo thuận lợi cho 

đầu tư. 

Đối với WTO: Nước xin gia nhập WTO phải đưa ra và đàm phán với các nước 

thành viên của WTO về các cam kết ràng buộc mức thuế nhập khẩu của mình để 

thực hiện mở cửa thị trường cho các nước thành viên theo một qui định nhất định. 

Thực hiện qui chế tối huệ quốc, thực hiện nguyên tắc đối xử quốc gia: Hàng nhập 

khẩu và hàng sản xuất trong nước phải được đối xử như nhau, chỉ được bảo hộ 

bằng thuế quan, không được bảo hộ bằng các biện pháp khác, áp dụng Hiệp định 

trị giá hải quan theo GATT. 

Hiệp định tránh đánh thuế trùng (Hiệp định tránh đánh thuế hai lần): Thực 

chất hiệp định tránh đánh thuế hai lần là một hiệp định song phương nhằm đưa ra 
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chuẩn trong việc tuyên truyền hỗ trợ, chưa khuyến khích, phát huy và tạo hành 

lang pháp lý đủ rộng cho việc xã hội hóa công tác tư vấn hỗ trợ.  

   2.3.4. Về công nghệ và môi trường pháp lý của quản lý thuế 

Về công nghệ quản lý thuế còn lạc hậu cả về ứng dụng công nghệ quản lý 

hiện đại và trang bị hệ thống máy tính. Việc cải cách hệ thống thuế chưa được làm 

đồng bộ với các chính sách khác tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý. Các qui định 

về thuế nằm ở khá nhiều trong nội dung các luật khác như: Luật đầu tư nước ngoài, 

luật doanh nghiệp, luật thương mại. Nhận thức xã hội về thuế chưa cao, đại bộ 

phận người dân không hiểu rõ tính tất yếu và cần thiết của thuế cho việc duy trì và 

phát triển xã hội. Trong những năm qua, hệ thống các sắc thuế được thay đổi liên 

tục, còn nhiều mục tiêu chính sách xã hội trong chính sách và quản lý thuế. Hệ 

thống các qui định về quản lý thuế nằm rải rác ở các luật thuế mà chưa được tập 

trung thành hệ thống các qui định chung cho việc thực hiện hệ thống luật thuế. 

Tính pháp lý trong hệ thống chính sách về quản lý thuế chưa cao. Mặt khác, tính 

thống nhất trong hệ thống văn bản về thuế cũng còn một số hạn chế.  

 

Chương 3 

Đổi mới quản lý thuế  

trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam 

 

3.1. Mục tiêu, quan điểm đổi mới quản lý thuế trong điều 

kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam 

   3.1.1. Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 

thời kỳ tới 

Một là, tiếp tục chuyển mạnh nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa 

Hai là, kiên định theo con đường hội nhập kinh tế, tiếp tục hội nhập ngày 

càng sâu hơn, rộng hơn và hoàn chỉnh hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Ba là, cùng với qui mô và tốc độ phát triển nền kinh tế, chất lượng phát triển 

phải được đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.  
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 Hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế: Hiệu quả quản lý chưa cao, chi phí tuân thủ 

của đối tượng nộp thuế còn rất lớn. Hơn thế nữa trong thời gian qua, mức độ tuân 

thủ của đối tượng nộp thuế là chưa tốt, nhiều vụ việc trốn thuế, tránh thuế, sai 

phạm thuế đã bị phát hiện và xét xử. 

   2.3.2. Về cơ chế quản lý thuế và thủ tục hành chính 

Về cơ chế quản lý: Chưa triệt để xóa bỏ chế độ cán bộ chuyên quản về thuế. 

Cơ chế quản lý tự kê khai, tự nộp mặc dù đã có thí điểm, định hướng nhưng thực 

chất chưa được xây dựng trên cơ sở đề cao tính chủ động, nâng cao trách nhiệm 

của đối tượng nộp thuế, còn chủ yếu tập trung vào kiểm soát đầu vào, mục tiêu 

quản lý tập trung vào số thu là chính.  

Về thủ tục hành chính thuế: Việc kê khai và nộp thuế còn phức tạp và thiếu 

tính thống nhất giữa các sắc thuế và giữa các đối tượng nộp thuế. Các thủ tục hành 

chính về thuế còn chồng chéo và trùng lắp, trách nhiệm cá nhân thấp, các bước tiến 

hành công việc chưa được tiêu chuẩn hóa. 

   2.3.3. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các luật Thuế  

- Công tác quản lý đối tượng nộp thuế còn chưa bao quát.  

- Công tác xử lý tờ khai và kế toán thuế còn chồng chéo, các kênh thu thập và 

lưu trữ thông tin kém dẫn đến thiếu thông tin quản lý. 

- Cơ quan thuế thiếu thực quyền về thu nợ và cưỡng chế. Chính sách không rõ 

ràng cũng dẫn đến rất khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Công tác thanh, kiểm tra còn thực hiện tràn lan trên diện rộng, chưa đánh giá 

hết mức độ rủi ro và mức độ vi phạm gian lận về thuế. Công việc thanh tra tiến 

hành còn sơ sài chưa tập trung và không đưa ứng dụng tin học vào thanh tra, kiểm 

tra thuế, dẫn đến các cuộc thanh, kiểm tra còn kéo dài và kết quả lại không cao. Tổ 

chức bộ máy thanh tra chưa tương xứng với khối lượng công việc và vai trò của 

công tác thanh tra thuế. Lực lượng cán bộ thanh tra thuế chuyên trách còn mỏng. 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho  công tác thanh tra bao gồm cả cơ sở pháp lý 

trang bị cho thanh tra, kiểm tra chưa đầy đủ. 

- Công tác tuyên truyền hỗ trợ còn mang tính thủ công, chưa tạo thành một 

chương trình lớn, rộng khắp, chưa xây dựng được qui trình và hệ thống các tiêu 
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các qui định để phân chia quyền đánh thuế giữa các quốc gia khi có phát sinh các 

quan hệ kinh tế. 

Mục tiêu của hiệp định này chính là tạo khung pháp lý quốc tế nhằm phân 

chia quyền đánh thuế, bảo vệ lợi ích cho đối tượng nộp thuế đồng thời ngăn chặn 

các hành vi trốn thuế mang tính quốc tế.       

   1.2.2. Những vấn đề đặt ra cho quản lý thuế trong điều kiện kinh tế hội 

nhập   

Thứ nhất, những cam kết trong hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng rất lớn đến 

nguồn thu ngân sách. Thứ hai, việc mở cửa thì trường hàng hóa tất yếu dẫn đến số 

đối tượng nộp thuế ngày càng tăng nhanh và đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng 

đối tượng nộp thuế từ các quốc gia khác trên thế giới. Thứ ba, thu hút đầu tư do mở 

của thị trường vốn dẫn đến việc gia tăng các hình thức đầu tư trực tiếp như các 

doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh…. 

Thứ tư, hội nhập kinh tế quốc tế đi kèm với sự xuất hiện và gia tăng các hình thức 

đầu tư gián tiếp thông qua tín dụng đầu tư, ODA, thị trường chứng khoán…. Thứ 

năm, các quan hệ kinh tế phát sinh cũng ngày càng đa dạng và phức tạp hơn như: 

Kinh doanh bản quyền, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, và đặc biệt là 

thương mại điện tử ra đời. Các quan hệ kinh tế này không chỉ giới hạn trong một 

quốc gia mà nó còn vượt ra ngoài phạm vi một nước hay một khu vực. Thứ sáu, các 

yếu tố văn hóa xã hội cũng tác động rất lớn đến việc xây dựng chính sách cũng như 

quản lý thuế. Thứ bảy, trong điều kiện mở cửa nền kinh tế và các quan hệ kinh tế 

vượt ra ngoài phạm vi một nước xuất hiện việc phân chia quyền đánh thuế giữa các 

quốc gia. Thứ tám, sự tồn tại và phát triển của các công ty xuyên quốc gia, công ty 

đa quốc gia với các mô hình công ty mẹ, công ty con cùng với việc di chuyển các 

luồng vốn, nguồn lao động liên tục giữa các quốc gia dẫn đến việc xuất hiện các 

quan hệ không trên cơ sở thị trường. Xuất hiện việc chuyển giá trong quan hệ giao 

dịch  

Từ những tác động trên đặt ra cho quản lý thuế trong điều kiện hội nhập đòi 

hỏi phải có sự minh bạch, rõ ràng,  thống nhất, phù hợp giữa luật pháp quốc gia và 

thông lệ quốc tế. Tính cưỡng chế và tính pháp lý trong quản lý thuế phải cao và 

được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ sở 
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tính thuế phức tạp, đa dạng và khó xác định hơn đặt ra cho công tác quản lý cần 

phảI tăng cường trình độ cán bộ, công nghệ quản lý. Phạm vi quản lý thuế trong 

điều kiện hội nhập phải rộng, bao trùm. Trong điều kiện hội nhập, quản lý thuế 

vượt ra ngoài phạm vi một nước đặt ra cho quản lý thuế không chỉ là sự phù hợp 

thông lệ quốc tế mà phải có sự hợp tác chặt chẽ với cơ quan thuế các nước. Đi sâu 

vào các vấn đề cụ thể như tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, các biện pháp hành thu, 

trang thiết bị cơ sở vật chất và môi trường quản lý cũng cần có sự thay đổi cho phù 

hợp. 

1.3. Kinh nghiệm một số nước về đổi mới công tác quản lý 

thu thuế trong điều kiện hội nhập 

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm về cải cách hệ thống thuế, kinh nghiệm về tổ 

chức bộ máy, cơ chế quản lý và tổ chức hành thu, các qui định về cưỡng chế và xử 

phạt của một số quốc gia như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển, New Zealand 

và mô hình tổ chức và quản lý thuế của một số nước khác. Từ đó rút ra nhận xét: 

Hầu hết các nước nghiên cứu đều có hệ thống chính sách riêng về quản lý thuế 

như: Luật quản lý thuế (Trung Quốc, Hàn Quốc) và các qui định về quản lý thuế 

như khấu trừ tại nguồn, quản lý giá chuyển nhượng (Australia) và các hiệp định 

thuế qui định khá rõ các đối tượng, phạm vi, phương pháp đánh thuế, các qui định 

về thủ tục hành chính thuế. Các quốc gia đều cơ cấu tổ chức bộ máy theo hình 

tháp, có sự phân chia hệ thống thuế trung ương và địa phương theo mô hình 2 hoặc 

3 cấp. Về mô hình tổ chức quản lý thuế thì hầu hết các cơ quan thuế trung ương 

của các nước có sự kết hợp hài hòa giữa quản lý theo sắc thuế, theo đối tượng quản 

lý và theo chức năng. Về chức năng nhiệm vụ: Hầu hết cơ quan thuế các nước đều 

quản lý và thu thuế nội địa đồng thời có tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách. 

Một vài quốc gia còn đảm nhiệm một số chức năng xã hội như dịch vụ thu nợ, 

đăng ký dân cư (Thụy Điển), hỗ trợ trẻ em khi gia đình ly hôn (Australia, New 

Zeland). Những đánh giá, tổng kết hay những con số thống kê trên đây là những 

bài học kinh nghiệm rất tốt đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập.  

Chương 2 

Thực Trạng Quản Lý Thuế ở Việt NAM  

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
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Đăng ký thuế; điều tra doanh số ấn định; tính thuế và lập bộ thuế; xét miễn giảm 

thuế; xử lý tờ khai (đối với hộ kê khai); xử lý giấy nộp tiền và lập báo cáo kế toán-

thống kê; qui trình này áp dụng cho các hộ kinh doanh kê khai theo phương pháp 

trực tiếp cấp chi cục thuế. Các bộ phận chính trực tiếp thực hiện qui trình này bao 

gồm: Đội thuế, tổ Kế hoạch - nghiệp vụ; tổ Thanh tra, kiểm tra... 

   2.2.2.4. Những cải cách trong hoạt động quản lý thuế hiện nay 

Ngành thuế đã triển khai việc cấp mã số thuế đồng bộ trên toàn quốc. Thí 

điểm phương thức quản lý tự tính thuế - tự nộp thuế theo Quyết định số 

197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế 

theo cơ chế một cửa tại một số tỉnh, thành phố. áp dụng cơ chế ủy nhiệm thu cho 

các ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại 

hóa công tác thu thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế và tổ chức mô hình 

tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp thuế ở các Cục, Chi cục thuế. 

2.3. Một số vấn đề đặt ra trong quản lý thuế ở Việt Nam 

trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 

   2.3.1. Về tổ chức bộ máy ngành thuế  

Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Bộ máy thuế vẫn cồng kềnh, chi phí hành chính 

quản lý thuế cao, mức độ hiệu quả còn thấp, phân công phân nhiệm chưa rõ ràng, 

nên chưa khai thác hết khả năng lao động của một số cán bộ, quyền hạn của cơ 

quan thuế chưa được xác lập đầy đủ. 

Về mô hình tổ chức quản lý thu thuế: Vừa theo chức năng, vừa theo đối tượng 

nộp thuế. Tại các cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố, các phòng chức năng còn chưa 

đáp ứng được yêu cầu như: Phòng tuyên truyền hỗ trợ, Phòng tin học... 

Về con người, nguồn nhân lực trong tổ chức bộ máy ngành thuế: Trong thời 

gian qua mặc dù đã được củng cố và tăng cường nhưng vẫn bộc lộ rất nhiều hạn 

chế, cụ thể: Lực lượng cán bộ toàn ngành khá đông mặc dù đã được đào tạo và đào 

tạo lại nhưng thực tế chưa đáp ứng yêu cầu về khả năng chuyên môn, ngoại ngữ, tin 

học. Hầu hết cán bộ thuế được đào tạo và trưởng thành ở thời kỳ trước nên về tư 

tưởng còn khá bảo thủ, trì trệ, chưa thực sự đáp ứng với những yêu cầu cấp thiết 

hiện nay. 
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(quận, huyện) theo mô hình 3 cấp. Cơ cấu tổ chức quản lý thuế theo mô hình vừa 

kết hợp theo sắc thuế, theo chức năng và theo đối tượng nộp thuế. 

Về mô hình tổ chức quản lý thu thuế: Trong suốt thời gian qua, mô hình tổ 

chức quản lý thuế của Việt Nam chưa thật sự rõ ràng. Tại Tổng cục thuế hình thành 

các phòng quản lý theo sắc thuế đồng thời vẫn tồn tại các phòng quản lý theo đối 

tượng nộp thuế. Tại các Cục thuế, Chi cục thuế hình thành các phòng quản lý theo 

đối tượng nộp thuế như phòng thuế quốc doanh, phòng thuế ngoài quốc doanh, 

phòng thuế đầu tư nước ngoài... 

Về nguồn nhân lực phục vụ công tác thuế: Trong tổng số khoảng trên 4 vạn 

người, trình độ đại học và trên đại học hiện nay khoảng 14.000 người (35%), 

23.800 người có trình độ trung cấp (59,5%). Trên 90% cán bộ lãnh đạo từ chi cục, 

cấp phòng trở lên có bằng đại học, 21% các đội trưởng, tổ trưởng, đội tổ phó có 

trình độ đại học, số còn lại có trình độ trung cấp. 

   2.2.2.2 Về cơ chế quản lý thuế 

Trước năm 1990, việc thu thuế được tiến hành theo chế độ chuyên quản. Việc 

tách riêng ba bộ phận năm 1993 đã khắc phục được phần nào nhược điểm của mô 

hình cán bộ chuyên quản trực tiếp quản lý thuế như trên, tuy nhiên thực chất của 

mô hình này vẫn tồn tại quy chế cán bộ thuế trực tiếp chuyên quản.  

Năm 2004, áp dụng thí điểm cơ chế tự khai tự nộp thuế trên phạm vi một số ít 

tỉnh, thành. Năm 2005, mở rộng phạm vi cho một số tỉnh khác và dự kiến áp dụng 

đồng loạt vào năm 2007.  

   2.2.2.3. Về công tác tổ chức triển khai các luật Thuế 

Để thực hiện quản lý thu thuế, ngay từ khi triển khai luật thuế giá trị gia tăng 

và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, ngành thuế đã ban hành các quy trình quản lý 

thu thuế thống nhất cho toàn ngành bao gồm: Qui trình quản lý thuế đối với doanh 

nghiệp nhằm qui định thống nhất cách thức quản lý đối với doanh nghiệp trên 

phạm vi toàn quốc. Nội dung chính của qui trình bao gồm các qui định về: Đăng 

ký thuế và cấp mã số thuế, xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế, hoàn thuế, miễn 

giảm thuế, quản lý hồ sơ đối tượng nộp thuế. Qui trình quản lý thuế đối với hộ kinh 

doanh cá thể nhằm qui định thống nhất cách thức quản lý đối với hộ kinh doanh cá 

thể trên phạm vi toàn quốc bao gồm các công việc chính của ngành thuế như sau: 
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2.1. hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ở Việt Nam 

   2.1.1. Chủ trương và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam  

Cùng với việc tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã nhìn thấy sự 

tất yếu khách quan phải mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Tại nghị quyết 

Đại hội Đảng VIII, Đảng ta đã xác định: "Phải mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ 

động tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực, củng cố nâng cao vị thế nước 

ta trên trường quốc tế". Trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang thực hiện hội 

nhập kinh tế với khu vực và thế giới một cách sâu rộng và nhanh chóng bằng các 

bước đi cụ thể và vững chắc: Quan hệ với Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ 

quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển châu á (ADB) và các tổ chức phát triển kinh 

tế khác trong hệ thống Liên hợp quốc, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được 

bình thường hóa trở lại, trở thành thành viên của ASEAN, trở thành thành viên của 

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu ¸ - Thái Bình Dương (APEC), ngày 13/7/2000 ký 

hiệp định thương mại Việt - Mỹ, tháng 1/1995 Việt Nam đệ đơn gia nhập Tổ chức 

thương mại thế giới (VTO). 

   2.1.2. Các cam kết về thuế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu 

vực của Việt Nam 

Trước hết là cam kết về thuế khi ra nhập khối ASEAN, Việt Nam sẽ thực hiện 

giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của các 

nước ASEAN (CEPT) trong vòng 10 năm (01/01/1996 -01/01/2006). Cam kết về 

thuế của Việt Nam trong APEC, những nội dung các cam kết về thuế của Việt Nam 

tại Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ như áp dụng thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi cho hàng hóa của Mỹ. Không qui định bất cứ loại thuế hoặc phí nội địa 

nào dù trực tiếp hay gián tiếp đối với hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào lãnh thổ của 

Việt Nam cao hơn mức được áp dụng cho hàng hóa tương tự trong nước. Chuẩn bị 

thực hiện các cam kết khi trở thành thành viên chính thức của WTO. Thực hiện các 

hiệp định tránh đánh thuế trùng với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với nội dung cơ 

bản là qui định về phương pháp và giới hạn quyền đánh thuế đối với các loại thu 

nhập. 

   2.1.3. Tác động của hội nhập đối với quản lý thuế ở Việt Nam 
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Trước hết, cắt giảm thuế quan sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

Hai là, cắt giảm thuế quan sẽ làm số thu về xuất nhập khẩu giảm đi, thuế giá 

trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt có liên quan cũng giảm đi tương ứng nhưng tổng thu 

dự kiến sẽ thay đổi không đáng kể vì cắt giảm thuế quan tác động đến tăng trưởng 

kinh tế. 

Ba là, khi tham gia hội nhập, mở cửa thị trường sẽ có tác động rất lớn đến đến 

quản lý thuế của Việt Nam đó là: Sự đa dạng của thị trường hàng hóa trong nước, 

kinh doanh buôn bán sôi động, sản xuất kinh doanh tăng trưởng. Thu hút đầu tư do 

mở của thị trường vốn dẫn đến việc gia tăng các hình thức đầu tư, đặc biệt hình 

thức đầu tư nước ngoài nhưng không hiện diện tại Việt Nam, kinh doanh không có 

cơ sở thường trú, các quan hệ kinh tế phát sinh cũng ngày càng đa dạng và phức 

tạp, xuất hiện nhiều các hình thức kinh doanh khác. Trong điều kiện mở cửa nền 

kinh tế, một nhà đầu tư là đối tượng nộp thuế từ một quốc gia khác sang đầu tư tại 

Việt Nam tất yếu xảy ra việc đánh thuế trùng giữa các quốc gia. Sự xuất hiện và 

phát triển của các công ty xuyên quốc gia, công ty đa quốc gia với các mô hình 

công ty mẹ, công ty con, thành lập chi nhánh… 

Bốn là, hội nhập kinh tế dẫn đến không chỉ phức tạp trong việc xác định đối 

tượng nộp thuế, mà các căn cứ tính thuế, cơ sở tính thuế cũng thay đổi. 

Năm là, vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ, vấn đề về chuẩn mực kế toán, vấn đề về 

chuẩn mực kiểm toán… Các qui định của Việt Nam ngoài việc phải phù hợp với 

thực tiễn của Việt Nam còn đòi hỏi phù hợp thông lệ quốc tế. 

Tất cả các vấn đề trên đây đặt ra cho quản lý thuế của Việt Nam trong điều 

kiện hội nhập cần phải có những thay đổi lớn cả về hình thức và nội dung, cả về tổ 

chức bộ máy, cơ chế quản lý đến phương pháp thực hiện. 

2.2. Thực trạng quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện 

nền kinh tế hội nhập 

  2.2.1. Mục tiêu và những kết quả đạt của quản lý thuế trong thời gian qua 

 Mục tiêu cơ bản của cải cách thuế giai đoạn 1 đó là phải đảm bảo thuế 

thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, bao quát hết nguồn thu nhằm 

phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Về mặt kinh tế là phải làm 

cho thuế trở thành công cụ vĩ mô chủ yếu của nhà nước nhằm điều tiết nền kinh tế, 
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phát huy mọi khả năng của các thành phần kinh tế nhằm đưa đất nước đi lên. Đảm 

bảo tính công bằng xã hội giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư, tính 

tuân thủ của các đối tượng nộp thuế Cải cách thuế trong giai đoạn vừa qua đã đạt 

được nhưng thành công cơ bản đó là .Một là, Hệ thống thuế mới đã từng bước khắc 

phục những yếu kém của hệ thống thuế cũ tăng nguồn thu thuế góp phần làm lành 

mạnh nguồn thu ngân sách nhà nước. Hai là, thuế đã góp phần tích cực trong 

khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần khuyến 

khích xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu. Ba là, thuế đã từng bước tạo ra sự 

công bằng về nghĩa vụ nộp thuế giữa các đối tượng nộp thuế, bước đầu đã phát huy 

được tác dụng quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Bốn là, Công tác quản lý thuế 

đã được cải tiến một cách rõ rệt từ phương pháp thủ công khép kín sang qui trình 

tách ba bộ phận độc lập nhau và bước đầu đã có sự hỗ trợ của máy tính trong quản 

lý thuế. Công tác quản lý thu thuế đã được thống nhất tập trung trong cả nước, từng 

bước thực hiện chuyên môn hoá theo từng bộ phận, từng chức năng công việc tuy 

nhiên mới chỉ dừng lại trong phạm vi hẹp. Quản lý thuế bước đầu đã phát huy tốt 

vai trò của cán bộ thuế, trách nhiệm cá nhân được nâng cao. Tính công khai, dân 

chủ dần được thực hiện và theo đó giảm các hành vi tiêu cực, vi phạm luật thuế. 

Công tác quản lý thuế đã bước đầu đặt nền móng cho việc quản lý thuế khoa học, 

hiện đại và ứng dụng khoa học công nghệ.  Như vậy xét trên phương diện tổng 

thể thì về cơ bản, trong điều kiện nền kinh tế Việt nam lúc đó, cải cách thuế giai 

đoạn 1, giai đoạn 2 đã đạt được những kết quả đáng kể, đạt được các mục tiêu kinh 

tế xã hội đặt ra. Tuy nhiên, trước yêu cầu của hội nhập, hệ thống thuế  quản lý thuế 

vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần phảI được đổi mới cho phù hợp  

   2.2.2 Đánh giá thực trạng quản lý thuế của Việt nam trong thời gian qua 

      2.2.2.1 Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý thuế 

Về cơ cấu tổ chức: Ngày 07/08/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 

số 281/ HĐBT thành lập bộ máy thu thuế nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Đặc 

điểm cơ bản về cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành thuế Việt Nam trong thời gian 

qua đó là: Quản lý và tổ chức thực hiện thu thống nhất tất cả các loại thuế, phí, lệ 

phí vào ngân sách nhà nước, tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương 


